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Báo cáo thường niên

Năm 2010
I. Tóm lược về công ty, mục tiêu và chiến lược phát triển
1. Tóm lược về Công ty và cơ cấu quản lý.
* Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương được thành lập ngày 01 tháng 8 năm 1960 tại Hà Nội từ sự hợp nhất của hai tập đoàn cơ khí Tiền Giang và Hậu Giang với tên gọi ban đầu là Nhà máy cơ khí Đống Đa. 

Năm 1962, Nhà máy được chuyển về Hải Dương và đổi tên thành Nhà máy Chế tạo bơm.  

Năm 1997, Nhà máy được chuyển thành Công ty chế tạo bơm Hải Dương.

Ngày 12/01/2004, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra Quyết định số : 07/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty Chế Tạo Bơm Hải Dương thành Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương. Tháng 4 năm 2004, Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0403000144 do Sở Kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp ngày 24/3/2004. Đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ hai ngày 01/12/2007, ngày 17/9/2010 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cấp phép thay đổi lần thứ ba với mã số doanh nghiệp 0800287016.
Ngày 10/10/2006 cổ phiếu của Công ty đã thực hiện phiên giao dịch đầu tiên tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

* Cơ cấu quản lý Công ty.

   Cơ cấu tổ chức của Công ty tại ngày 31/12/2010.





















2. Quá trình phát triển:

* Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại máy bơm, van nước, quạt công nghiệp, tuốc bin nước, các sản phẩm cơ khí; kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; xây lắp, sửa chữa các công trình cấp thoát nước, các hệ thống máy bơm, van và các sản phẩm khác của Công ty; chế tạo, cung ứng vật tư, thiết bị và lắp đặt các công trình điện hạ thế.

* Tình hình hoạt động : 
Năm 2010, Công ty kỷ niệm 50 ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng. Đây là một dấu ấn quan trọng cho lịch sử và phát triển của Công ty, khẳng định thương hiệu của Công ty.


Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thế giới nói chung, kinh tế nước nhà nói riêng, sự tăng trưởng của Công ty qua các chỉ tiêu đạt được năm 2010 khẳng định sự phát triển vững chắc, có bề dày của một doanh nghiệp sản xuất cơ khí của Việt Nam. Với truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thắng lợi, vượt kế hoạch các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với mức tăng trưởng đáng ghi nhận: Doanh thu tăng 125,33%, Lợi nhuận trước thuế tăng 137,85 % và đặc biệt cổ tức chi trả cho cổ đông tăng 125% so thực hiện năm 2009.

3. Định hướng phát triển.

* Mục tiêu hoạt động của Công ty:
+ Không ngừng nâng cao lợi ích hợp pháp của cổ đông; nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, tăng tích luỹ để phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

+ Duy trì là đơn vị sản xuất và cung cấp thiết bị máy bơm hàng đầu Việt Nam, phấn đấu đến năm 2015 trở thành nhà máy chế tạo thuỷ khí lớn nhất khu vực và có mức tăng trưởng doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 250 tỷ đồng, Công ty có hệ thống máy móc thiết bị công nghệ tương đối đồng bộ với bể thử bơm đạt lưu lượng đến 50.000 m3/giờ. Sản xuất được các máy bơm công nghiệp có tiêu chuẩn kỹ thuật cao phục vụ các nghành công nghiệp.
* Các chiến lược phát triển:

+ Ngày 19/3/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty đã  thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với mục tiêu tăng trưởng bền vững, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, cán bộ công nhân viên Công ty:

+ Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng: Nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương tại Cụm công nghiệp đường 5 - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương. Có chiến lược đầu tư phù hợp với tình hình phát triển nền kinh tế, với tình hình thực tế của doanh nghiệp. 
+ Đồng thời mở rộng, tăng trưởng các ngành hàng sản phẩm truyền thống, phát triển thêm các sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp khai khoáng và công nghiệp thuỷ điện, nhiệt điện dầu khí..vv,
+ Củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên, có chính sách thu hút lao động có trình độ và tâm huyết với Công ty, góp phần xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh.
II- Báo cáo của Hội đồng quản trị .
1. Đánh giá chung.
Trong niên độ vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị trong năm tuy có  sự thay đổi, nhưng mỗi người đã nghiêm túc chấp hành và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công, trách nhiệm trước toàn bộ các cổ đông, nhà đầu tư và cao hơn cả trước Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010 được Hội đồng quản trị Công ty nghiêm túc tổ chức thực hiện, thể hiện bằng kết quả sản xuất kinh doanh đạt vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau:

* Tổng doanh thu đạt:    
122.589.635.893,đồng 
đạt 102,15% 
so kế hoạch

* Lợi nhuận trước thuế đạt:    9.715.819.173,đồng 
đạt 114,30%
so kế hoạch


* Công tác đầu tư: Thực hiện kế hoạch đầu tư được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt, trong năm 2010 Công ty đã đầu tư  4.201.110.227, đồng. Các hạng mục đầu tư đảm bảo thủ tục trình tự theo quy định, chất lượng và yêu cầu kỹ thuật đặt ra; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện và đã quyết toán đủ các hạng mục hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy tốt hiệu quả đầu tư.


* Tại thời điểm 31/12/2010, tất cả các khoản công nợ đến hạn đều được thanh toán. Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2010 với mức chi trả 10% trong năm và 10% vào thời điểm tháng 3/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã phê duyệt chi trả cổ tức năm 2010 là 25% (2.500 đồng/01CP)  vượt 25% so kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đặt ra. Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động đảm bảo đúng kế hoạch, có sự tăng trưởng so năm 2009.

2. Một số đặc điểm của năm.
* Năm 2010, là năm có nhiều biến động về giá cả, thị trường nhiều dấu hiệu tích cực của nền kinh tế phục hồi, tuy nhiên cũng nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới và sự mất ổn định của tỷ giá ngân hàng, sự gia tăng của lãi sử dụng vốn vay các tổ chức tín dụng…. Đồng thời tiến trình hội nhập WTO đang dần hoàn thiện, các chính sách ưu đãi, bảo trợ kinh tế thu hẹp, hàng loạt mặt hàng, sản phẩm cùng loại của các nước trên thế giới có mặt rộng rãi trên thị trường trong nước, đưa mức cạnh tranh sản phẩm của Công ty lên mức cao hơn. 
* Năm 2010 mức thuế suất thuế GTGT của toàn bộ sản phẩm của Công ty ở mức 10%, tăng 5% so các năm trước.
* Trong năm, có sự thay đổi nhân sự trong Ban điều hành (Hội đồng quản trị, Ban giám đốc) ít nhiều ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Do thời tiết, khí hậu có nhiều sự thay đổi thất thường, không theo dự tính, chu kỳ thường diễn ra, do đó thị trường cung cấp sản phẩm của Công ty bị ảnh hưởng.

* Thị trường bán lẻ, hàng truyền thống có xu hướng chậm lại, nhường cho các dòng sản phẩm chuyên ngành, có chiều sâu về nguyên liệu, yêu cầu kỹ thuật cao như thị trường dành cho vùng khai thác, dầu khí, thuỷ điện, đặc biệt là các dự án thuỷ lợi cấp quốc gia. Yêu cầu đầu tư trang bị công nghệ, thiết bị và con người là cần thiết, là yếu tố quan trọng hàng đầu, đây là trọng tâm trong công tác đầu tư trong thời gian tới.
Nhìn nhận, đánh giá các thực tại cần khắc phục ngay, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã chi tiết đánh giá, xác định các mục tiêu, các định hướng Doanh nghiệp 5 năm (2011-2015) và đến năm 2020. Duy trì và phát triển là tất yếu, đồng thời đầu tư công nghệ và thiết bị là cần thiết để phát triển Công ty ổn định và bền vững.
Cùng với kế hoạch đầu tư Hội đồng quản trị cũng đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2011 với sự tăng trưởng khả quan, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng cao của Ban điều hành, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

3. Kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2011.
	TT
	Các chỉ tiêu
	Kế hoạch 2011

(Đồng)
	KH2011/

TH 2010

	1
	 Giá trị SXCN
	57.000.000.000
	117,14%

	2
	Tổng doanh thu
	150.000.000.000
	122,36%

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	10.500.000.000
	108,08%

	4
	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)
	5.400.000
	110,27%

	5
	Chi trả cổ tức
	20%
	80%


4. Kế hoạch đầu tư:


Năm 2011, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy Chế tạo Bơm Hải Dương” trên khuôn viên hiện có của Công ty tại Cụm công nghiệp đường 5 - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương với tổng dự toán ban đầu là 150,481 tỷ đồng, quy mô là một nhà máy hiện đại với máy móc thiết bị đồng bộ, có hệ thống thử đạt công suất đến 50.000 m3/giờ. Trên tinh thần đảm bảo đầu tư có hiệu quả, đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh, phù hợp nguồn vốn hiện có. Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt kế hoạch đầu tư Giai đoạn I của Dự án với tổng dự toán là 48,880 tỷ đồng, cho các hạng mục thiết yếu ban đầu của Dự án, đảm bảo sau đầu tư có thể di dời xưởng Cơ khí ra cơ sở sản xuất mới, đảm bảo liên hoàn của quy trình sản xuất, giảm thiểu chi phí vận chuyển cho các công đoạn sản xuất.
Cụ thể:

- Xây lắp:



     38.110.000.000, đồng

- Thiết bị:



  
4.500.000.000, đồng




- Kiến thiết khác:

  

2.220.000.000, đồng




- Chi phí dự phòng: 

   
4.050.000.000, đồng


Quí I/2012, là mục tiêu hoàn thành của Giai đoạn I của Dự án, sau đầu tư, Công ty có xưởng cơ khí với bể thử được trang bị thiết bị bước đầu thử bơm đạt lưu lượng lớn. Khắc phục được các hạn chế cơ bản hiện nay trong sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng tính cạnh tranh cho thương hiệu của Công ty, tạo đà và lực cho kế hoạch sản xuất những năm tiếp theo, tạo tiền đề giúp Công ty vững bước tiến vào các thị trường đòi hỏi kỹ thuật cao, thay thế các sản phẩm nhập ngoại hiện nay của các thị trường trong và ngoài nước. Tạo cơ hội tìm đối tác đầu tư khai thác cơ sở tại địa chỉ số 37 - Đường Hồ Chí Minh - TP Hải Dương.
III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính.

* Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2010.
	Tài sản (đồng)
	Nguồn vốn (đồng)

	I. Tài sản ngắn hạn
	51.367.995.253
	I. Nợ phải trả
	40.811.570.908

	II. Tài sản dài hạn
	20.437.104.289
	II. Vốn chủ sở hữu
	30.993.528.634

	Tổng cộng
	71.805.099.542
	Tổng cộng
	71.805.099.542



* Một số chỉ tiêu chính.
(.  Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu.

 

  9.715.819.173,


---------------------            = 31,15%.



         30.993.528.634,

(.  Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu đầu tư.


   9.715.819.173,
    

---------------------​​​​​​​​            = 56,67%.



         17.143.300.000,

(.  Khả năng thanh toán.                               



@ Khả năng thanh toán                            = 1,76  lần.


@ Khả năng thanh toán hiện tại               = 1,26   lần

@ Khả năng thanh toán nhanh:                = 0,13   lần.

(.  Nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm:

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu:



 17.143.300.000, 
đồng.
+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất:


    9.305.505.854, 
đồng


+ Quỹ dự phòng tài chính :



       650.000.000, 
đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối: 



    3.894.722.780, 
đồng

(.  Cổ phần:

+ Số lượng cổ phần đang lưu hành:


1.714.330, cổ phần

+ Mệnh giá 01 cổ phần:






10.000, đồng

+ Giá trị sổ sách 01 cổ phần:





17.757,9 đồng

+ Loại cổ phiếu: 






Phổ thông
(.  Những thay đổi về vốn, cổ đông: Không.


   (.  Cổ tức. Lợi nhuận đã chia: 

* Cổ tức trả cho niên độ tài chính 2009: 5% (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010- cho phần còn lại của năm 2009)
* Cổ tức trả cho niên độ tài chính 2010: 25% (Đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011): 

- Đã chi trả: 
20% (Chi tiết chi trong năm 2010: 10%, chi ngày 18 tháng 3/2011: 10%)


- Còn phải trả:
5% - Dự kiến vào tháng 5/2011.
2- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng VN

	TT
	Các chỉ tiêu
	Thực hiện năm 2009
	Năm 2010

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện

	1
	Giá trị sản xuất công nghiệp
	41.802.445.000
	48.000.000.000
	49.514.163.377

	2
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	97.815.318.898
	120.000.000.000
	122.589.635.893

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	7.048.327.885
	8.500.000.000
	9.715.819.173

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	6.367.988.036
	
	7.749.952.701

	5
	Cổ tức
	20%
	20%
	25%

	6
	Thu nhập bình quân người LĐ
	4.280.127
	4.600.000
	4.897.385


Với kết quả khả quan đã đạt được năm 2010, ngoài sự cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành, sát sao sản xuất kinh doanh, Công ty có một số thuận lợi:
- Công ty có 50 năm kinh nghiệm trong sản xuất bơm, van và quạt công nghiệp, sản phẩm của Công ty có thương hiệu trên thị trường, có uy tín được khách hàng tin dùng.

- Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên, yêu nghề, có tay nghề, trình độ chuyên môn vững, có tinh thần đoàn kết, gắn bó và tin trưởng vào sự phát triển của Công ty.
- Công ty duy trì được sự đoàn kết, nhất trí trong Ban điều hành, sự lãnh đạo có tập trung, nề nếp và chặt chẽ.

- Có sự chỉ đạo định hướng sát thực tế của Hội đồng quản trị, cùng sự hỗ trợ, tạo điều kiện kịp thời của Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện cơ Hà Nội và Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

- Năm 2010 và những năm tiếp theo, thị trường bơm nông nghiệp cỡ trung và lớn, bơm cấp thoát nước, nhất là các bơm cho ngành công nghiệp ngày một tăng cao.

Tuy nhiên, Công ty đã đối mặt với nhiều khó khăn:

- Tình hình kinh tế đất  nước và kinh tế thế giới chưa ổn định, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, giá cả liên tục tăng, tỷ giá biến động mạnh, ... các dự án đầu tư thuỷ lợi bị chậm do thiếu vốn.

- Sự cạnh tranh ngày mạnh mẽ cả trong nước và nước ngoài. đặc biệt là các bơm nông nghiệp cỡ lớn.

- Nguồn lực của Công ty càng ngày lộ rõ hạn chế so với yêu cầu ngày càng cao về sản phẩm của thị trường, về đổi mới và phát triển của Công ty.

 - Công ty có 2 cơ sở sản xuất, nên công tác điều hành cũng khó khăn và tăng chi phí sản xuất.

Bên cạnh những thuận lợi, những khó khăn là không nhỏ, nhưng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban điều hành Công ty, của tập thể người lao động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 đạt được rất đáng khích lệ.

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được, những biện pháp kiểm soát rủi ro, tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Giám đốc.

3.1. Công tác điều hành.

+ Ban điều hành Công ty đã sâu sát chỉ đạo sản xuất, cải tiến công tác điều độ sản xuất vì thế đã cơ bản đảm bảo tiến độ giao hàng. Đặc biệt đã tăng cường công tác đặt gia công hàng bên ngoài làm giảm áp lực đáng kể cho điều hành nội bộ. 

+ Mặc dù năng lực hạn chế, nhu cầu tăng đột biến lại tập trung mạnh vào một vài tháng trong năm. Song bằng sự nỗ lực của Ban điều hành Công ty, của các trưởng bộ phận, đã động viên người lao động tăng năng suất lao động, làm thêm giờ, đây là nhân tố quan trọng góp phần trong việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm. 
+ Tuy nhiên trong năm tới, công tác điều hành vẫn là khâu cần đầu tư cả về số lượng cán bộ và trình độ quản lý để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất.

3.2. Công tác tổ chức, nhân lực và đào tạo.

+ Trong năm 2010, Công ty đã chuyển được toàn bộ xưởng Đúc ra cơ sở 2, hợp nhất lao động và điều hành xưởng Đúc tập trung tại cơ sở II, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được ổn định về công việc, đủ việc làm cho người lao động.

+ Năm 2010 là năm nhân lực thiếu, cả về kỹ sư và công nhân kỹ thuật. Để giảm tải áp lực thiếu lao động và chuẩn bị lực lượng cho Công ty sau đầu tư, Công ty đã tuyển dụng thêm 43 lao động trong đó có 13 người là kỹ sư các ngành cơ khí. 
+ Ban điều hành Công ty đã mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ ở các khâu: Kinh doanh, tài chính, gia công cơ khí với mong muốn đào tạo đội ngũ kế cận và nhanh chóng khắc phục các tồn tại hiện nay. Một số cán bộ khác được luân chuyển, sắp xếp lại cho phù hợp với chuyên môn và năng lực của mỗi cá nhân. Bước đầu đã đem lại hiệu quả trong điều hành.
Để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt hơn, rất nhiều việc cần làm trong năm 2011, đặc biệt là công tác tuyển dụng nhân lực có trình độ, công tác đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật. Đây là yếu tố quan trọng cần luôn được quan tâm và tạo điều kiện.
3.3. Công tác thị trường, kinh doanh.


+ Công tác kinh doanh: Đã được quan tâm đúng mức hơn, có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp cận được thị trường dầu khí, nhiệt điện, duy trì và sâu sát thị trường khai thác mỏ. Đặc biệt công tác quản lý dự án bước đầu đạt hiệu quả. Định vị sản phẩm của Công ty với tiêu chí Sự lựa chọn đúng đắn và phương thức bán hàng, các dịch vụ sau bán hàng theo hướng chuyên nghiệp bước đầu tạo kết quả rõ rệt.

+ Mở được thêm 02 đại lý bán hàng tại Miền Trung và Miền Nam, doanh thu bán hàng tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh vượt 192% so năm 2009 và đạt 128% so với kế hoạch. đây là điểm nổi bật và là cơ sở cho hướng phát triển Đại lý tại Miền Nam trong những năm tiếp theo.
Với nhiệm vụ ngày càng nặng nề, công tác thị trường, kinh doanh phải được nâng cao hơn nữa. Cần bổ sung nhân lực có khả năng tiếp cận thị trường, có cơ chế bán hàng linh hoạt hơn.

3.4. Công tác thiết kế, kỹ thuật.

+ Công tác kỹ thuật đã đáp ứng tốt hơn cho công tác thị trường, dự án. Đáp ứng cơ bản các yêu cầu của khách hàng về kỹ thuật, đặc biệt trong năm sự hoàn thiện sản phẩm bơm rút trục cho trạm Quỳnh Hoa, bơm cho mỏ Đại Hùng, đã chế tạo và thử nghiệm thành công bơm chìm lắp động cơ 37kw, khẳng định sự cố gắng, nỗ lực của công tác thiết kế, trình độ kỹ thuật công nghệ của Công ty.


+ Tập thể người lao động đã phát huy tính sáng tạo trong công việc, năm 2010 có 14 sản phẩm mới được đưa vào sản xuất, 30 sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất được đưa vào ứng dụng trong sản xuất làm lợi và tiết kiệm hàng trăm triệu đồng.

Để công tác kỹ thuật đúng với vai trò của mình, Công ty cần khắc phục các vấn đề còn tồn tại, đó là trình độ công nghệ, gia công hạn chế, trình độ quản lý chất lượng sản phẩm chưa đồng bộ, năng suất lao động chưa cao, thiếu kiến thức và thông tin về công nghệ, việc đổi mới mẫu mã sản phẩm còn hạn chế. Lực lượng cán bộ kỹ thuật, thiết kế, công nghệ hạn chế cả về số lượng và trình độ, kinh nghiệm chưa nhiều. 
Từ những tồn tại như vậy, cần thiết phải có chiến lược về công tác khoa học kỹ thuật trong Công ty, cần đầu tư nghiêm túc. Ngoài vấn đề con người, phảI trang bị các phần mềm thiết kế, trang bị thiết bị công nghệ tiên tiến để nâng cao khả năng thiết kế chế tạo và kiểm soát kỹ thuật.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai. 

Năm 2011, Công ty tập trung triển khai Giai đoạn I của Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương” hướng tới xây dựng hoàn thiện nhà máy sản xuất tại khu đất Công ty hiện có, tiến tới mục tiêu có một Nhà máy Chế tạo Bơm với dây chuyền sản xuất đồng bộ, tiêu chuẩn hoá, có hệ thống bể thử bơm có lưu lượng tới 50.000 m3/giờ, hoàn thiện công nghệ đúc thép, các mác kim loại cao, nâng cao khả năng chế tạo các loại máy bơm phục vụ các ngành kinh tế trong nước và xuất khẩu.
IV. Báo cáo tài chính

Có báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2010 kèm theo.
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.

1. Kiểm toán độc lập.


Đơn vị kiểm toán: 
Công ty kiểm toán và và định giá Việt Nam (VAE)
  
Địa chỉ: Tầng 11 - Toà nhà Sông Đà - Số 165 - Đường Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

ý kiến kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính của Công ty:

(a) Đã phản ảnh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, và
(b) Phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành cũng như 
   các quy định  pháp lý có liên quan.

2. Kiểm toán nội bộ - Không có
VI. Các công ty liên quan:

(. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần.


Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội.


Địa chỉ: Km 12 - Quốc lộ 32 - Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

Số cổ phần nắm giữ:  874.310 cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ.

Tình hình hoạt động: Hoạt động kinh doanh độc lập với công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương, tham gia quản lý đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty thông qua người uỷ quyền quản lý phần vốn tại công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

Sản phẩm của công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương có sử dụng động cơ và tủ bảng điện do công ty Cổ phần Chế Tạo Điện Cơ sản xuất thông qua các Hợp đồng nguyên tắc và các Hợp đồng trực tiếp cho từng đơn hàng đảm bảo đúng nguyên tắc quản lý tài chính hiện hành.

VII. Tổ chức và nhân sự.
1. Cơ cấu tổ chức của Công ty. Bao gồm:
1.1. Đại hội đồng cổ đông

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyền hạn và nhiệm vụ chính như sau :

- Thảo luận và thông qua các Báo cáo tài chính thường niên, báo cáo của Hội đồng quản trị Ban kiểm soát, các Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;

- Thông qua mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp, cũng như các quyền gắn liền với loại cổ phần đó;

- Thông qua số lượng, bầu và bãi miễn HĐQT, BKS; thù lao của các thành viên HĐQT...;

- Bổ sung và sửa đổi điều lệ;

- Quyết định loại và số lượng cổ phần phát hành; sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; tổ chức lại và giải thể Công ty;

- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty/Chi nhánh, hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty/Chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

- Các vấn đề khác được quy định theo Điều lệ của Công ty.

1.2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty. HĐQT có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác,quản lý; chỉ đạo thực hiện hoạt động kinh doanh. 

Hội đồng quản trị có 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm. Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện cơ Hà Nội quản lý phần vốn của mình tại Công ty thông qua các thành viên đại diện phần vốn uỷ quyền, đúng quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

1.3 . Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, do ĐHĐCĐ lựa chọn. Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
1.4 . Ban Giám đốc

Tổng giám đốc là người đại diện trước pháp luật của Công ty, có trách nhiệm và điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của Công ty. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT về tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Các Phó tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc điều hành các hoạt động theo từng lĩnh vực trong toàn bộ dây chuyền sản xuất kinh doanh ( Maketing - kinh doanh,  kỹ thuật và điều hành sản xuất) theo quy định phân công trách nhiệm các thành viên Ban giám đốc Công ty được công khai.

1.5 . Các phòng ban chức năng

1.5.1. Phòng Tổ chức hành chính:

Thực hiện các công việc về hành chính của Công ty; phối hợp với các phòng khác thực hiện các công tác giao dịch với các cơ quan, chính quyền trong quá trình xây dựng và sản xuất kinh doanh cũng như các công việc hành chính khác trong Công ty như tổ chức các cuộc họp, giao ban, các công việc thường nhật liên quan đến hành chính của Công ty.
Tuyển chọn và đào tạo nhân lực lao động của Công ty, sắp xếp các vị trí lao động, nhân sự phù hợp với chuyên môn, trình độ, nghiệp vụ của mỗi lao động trong Công ty, đảm bảo và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty về khả năng phát huy, sự phù hợp của mỗi vị trí sắp xếp là tốt nhất.

Trách nhiệm bảo vệ tài sản và tổ chức của Công ty.
Phòng Kế hoạch- Tiền lương:

Có nhiệm vụ giúp việc cho Tổng Giám đốc về công tác kế hoạch, điều hành và công tác quản lý. Phòng kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm, quí, tháng của Công ty; là trung tâm điều hành và phối hợp giữa các phòng ban phân xưởng thực hiện kế hoạch sản xuất của Công ty; tổng hợp phân tích đánh giá, báo cáo kết quả sản xuất hàng tháng, quí, năm. 
 Xây dựng và ban hành các định mức lao động, quản lý lao động và phân phối tiền lương; 

Phòng Quản lý chất lượng:

Đảm bảo cho hệ thống quản lý chất lượng của Công ty hoạt động nhịp nhàng, ngày càng được cải tiến, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phòng Thiết kế:

Phụ trách tất cả các công việc liên quan đến thiết kế sản phẩm, triển khai kỹ thuật sản phẩm mới. Tham gia công tác tìm hiểu thị trường.
Phòng Kỹ thuật:

Phụ trách tất cả các công việc liên quan đến kỹ thuật công nghệ, triển khai kỹ thuật sản xuất sản phẩm, Thiết kế quy trình kỹ thuật, quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm, vận hành máy móc, thiết bị, ...

Phòng Cơ điện:

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ máy móc thiết bị của Công ty, lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị của Công ty, đảm bảo các thiết bị máy móc luôn sẵn sàng phục vụ tốt cho quá trình sản xuất, kinh doanh; chế tạo các gá lắp và dụng cụ phục vụ cho quá trình sản xuất; lắp đặt các thiết bị và dây chuyền công nghệ mới.
Quản lý, phụ trách điện năng toàn Công ty của các thiết bị, máy móc.
Phòng Kinh doanh:

Chịu trách nhiệm các hoạt động liên quan đến kinh doanh của Công ty: Giao dịch với bạn hàng, đầu vào, đầu ra của sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, công tác Marketing, mở rộng đối tác, quảng cáo sản phẩm, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, thực hiện các dịch vụ sau bán hàng,...

Phòng Tài chính - Kế toán:

Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc có liên quan đến tài chính, kế toán, thống kê và các nội dung tài chính của Công ty.
Tư vấn cho Tổng giám đốc Công ty quản lý, điều tiết nguồn vốn hợp lý, đảm bảo sản xuất kinh doanh trong nguồn vốn hiện có của Doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.
Phòng Vật tư:

Chịu trách nhiệm cung ứng vật tư, nguyên liệu cần thiết cho tất cả các hoạt động của Công ty; lưu giữ, quản lý và cấp phát vật tư cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
Bộ phận sản xuất:
Bao gồm Phân xưởng đúc, Phân xưởng cơ khí - lắp ráp, phân xưởng Kết cấu, Xưởng Cơ điện: Trực tiếp sản xuất và thực hiện các kế hoạch sản xuất.

2. Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động: 

* Lao động:  Số lao động tại thời điểm 31/12/2010 là 344 người, trong đó : 


Lao động là cán bộ quản lý : 


  
26 người


Lao động chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ: 
90 người


Lao động trực tiếp:


   


228 người.

Lao động nữ:


   




  79 người.

Lao động nam:


   



265 người.
* Các chính sách đối với người lao động:

Việc thực hiện tiền lương, tiền thưởng của người lao động năm 2010 áp dụng theo quy chế trả lương số 17/QCTL-CTB ngày 01/05/2005 và các phụ lục bổ sung dựa trên đơn giá tiền lương năm 2010 đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua. 

Việc thanh toán lương cho người lao động đã được Công ty thực hiện đầy đủ, đúng kỳ hạn. Thu nhập bình quân người lao động năm 2010 là: 4.897.385,0 đồng/người/tháng.

Công ty luôn thực hiện tốt chính sách quan tâm đến người lao động  như: Chính sách tiền lương, thưởng, đảm bảo việc làm tăng thu nhập cho người lao động, chú trọng đến môi trường, ATVS lao động, tổ chức huấn luyện ATLĐ định kỳ và đột xuất, mua sắm, cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn thể CBCNV.TỔ chức cho CBCNV đi nghỉ mát.

Năm 2010, Ban điều hành Công ty đã sâu sát cải thiện môi trường lao động cho CBCNV rất đáng kể, lắp đặt hệ thống nước uống tại chỗ cho người lao động, cải tạo hệ thống mái nhà tạo mát tại các xưởng vào mùa nắng nóng…,

Công ty luôn tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động, tạo điều kiện để mọi người lao động được cống hiến và nâng cao thu nhập, có chính sách coi trọng lao động làm việc có hiệu quả.

Các tổ chức đoàn thể trong Công ty: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công... được Công ty quan tâm, giúp đỡ, tạo kinh phí duy trì hoạt động lành mạnh, tạo môi trường tư tưởng tốt cho người lao động.

3. Thông tin liên quan về tổ chức và nhân sự chủ chốt.
3.1. Tóm tắt lý lịch các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng.
3.1.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị
-    Họ và tên:


Nguyễn Đình Thiệu
· Giới tính:



Nam



· Ngày tháng năm sinh: 
02/02/1952

· CMND:



140011943, cấp ngày 24/10/1995 - C.A Hải Dương

· Nơi sinh:



Xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương


· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

Tôn giáo: Không

· Quê quán:



Xã Ngũ Hùng, Thanh Miện, Hải Dương

-    Địa chỉ thường trú:

Số 106 - Hai Bà Trưng - P. Quang Trung -  T.P Hải Dương

· Trình độ văn hóa:
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· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Cơ khí.

· Chức vụ:



Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

· Quá trình công tác:



10/1975 :



Tốt nghiệp Đại học cơ điện Bắc Thái

12/1975 -11/1987 :        
Kỹ thuật viên phòng công nghệ - Nhà máy Chế tạo Bơm Hải Dương

12/1987- 05/1991: 
Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Kỹ thuật - Nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương.

6/1991- 11/1997: 
Trưởng phòng Kinh doanh - Nhà máy Chế tạo bơm

12/1997- 11/2002: 
Phó Giám đốc Công ty Chế Tạo Bơm Hải Dương

01/2003- 03/2004:

 
Giám đốc Công ty Chế Tạo Bơm Hải Dương.

04/2004 - 11/2007 : 
Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

11/2007- 8/2010 :
Uỷ viên  HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

9/2010 đến nay : 
Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

3.1.2. Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty. 

- Họ và tên: 




Nguyễn Trọng Nam
- Giới tính:  




Nam
- Ngày sinh:  




10/11/1959
- Nơi sinh:  




Thôn Vân Trì , xã Phú Minh , huyện Từ Liêm, Hà Nội
- Số CMND:  



010412270 do CA Hà Nội cấp ngày 28/12/2000
- Dân tộc:  




Kinh
- Quốc tịch: 




Việt Nam
- Quê quán:   



Thôn Vân Trì, xã Phú Minh, huyện Từ Liêm, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú:   


Thôn Vân Trì, xã Phú Minh, huyện Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ văn hóa:
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- Trình độ chuyên môn:   

Kỹ sư Cơ khí - Trường Đại học bách khoa Hà Nội.
- Chức vụ: 




Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- Quá trình công tác:  
- Từ năm 1984 - 1992: 
Cán bộ kỹ thuật, bí thư Đoàn thành niên Công ty cơ 

khí  Đông Anh – Hà Nội.


- Từ năm 1993 - 2000:

Quản đốc xưởng Cơ điện - Công ty cơ khí Đông Anh

- Từ năm 2000 - 2002:

Trưởng phòng thiết bị - Công ty cơ khí Đông Anh

- Năm 2003:



Phó ban quản lý dự án - Công ty cơ khí Đông Anh

- Từ năm 2004 - 2007:

Phó giám đốc Nhà máy Nhôm - Chủ tịch Công đoàn
- Công ty cơ khí Đông Anh
  - Từ tháng 2/2008 -2009: 
Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Cơ điện Hà Nội.
- Từ tháng 1/2010 - 4/2010: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương







Uỷ viên HĐQT Công ty CP Cơ điện Hà Nội.
- Từ tháng 5/2010 - 8/2010: 
Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chế tạo 







Bơm Hải Dương, UV HĐQT Công ty CP Cơ điện Hà Nội.
    - Từ tháng 9/2010 đến nay: 
Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Chế tạo 
Bơm Hải Dương, UV HĐQT Công ty CP Cơ điện Hà Nội.
- Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:  
Uỷ viên HĐQT Công ty CP Cơ điện Hà Nội
3.1.3. Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc:

-    Họ và tên: 


nguyễn Đức cách
· Giới tính:



Nam



· Ngày tháng năm sinh: 
01/10/1955

· Nơi sinh:



Gia Khánh - Gia Lộc - Hải Dương

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

Tôn giáo: Không 

· Quê quán:



Gia Khánh - Gia Lộc - Hải Dương

· Địa chỉ thường trú:

23 Lý Công Uẩn, P. Lê Thanh nghị, T.P Hải Dương.

· Trình độ văn hóa:
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· Trình độ chuyên môn:
KS Máy & Thiết bị dầu khí, Trường ĐH Dầu khí Rumani
· Chức vụ:



Uỷ viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty
-    Quá trình công tác:



- 10/1978-2/1983:


Thiết kế viên Tổng cục dầu khí Việt Nam

- 3/1983- 6/1997:
Thiết kế viên Nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương

- 7/1997- 9/2002:
Phó phòng, Trưởng phòng Thiết kế kỹ thuật công Chế Tạo Bơm Hải Dương

- 10/2002 - 9/2003:
Trưởng phòng Kỹ thuật kiêm trợ lý giám đốc về công tác kỹ thuật Công ty Chế Tạo Bơm Hải Dương

- 10/2003 - 3/2004                  Phó giám đốc Công ty Chế Tạo Bơm Hải Dương

- 4/2004 - nay
Uỷ viên Hội đồng quản trị - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

3.1.4. Uỷ viên Hội đồng quản trị.
-   Họ và tên:   


Phạm Tuấn Anh
· Giới tính:



Nam


· Ngày tháng năm sinh: 
3/11/1976

· Nơi sinh:



Từ Sơn - Bắc Ninh

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

Tôn giáo: Không

· Quê quán:



Từ Sơn - Bắc Ninh

-    Địa chỉ thường trú:

Số 10 - Ngõ 810 - Đê La Thành - Hà Nội.

· Trình độ văn hóa:
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· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế - Học viện tài chính
-    Chức vụ hiện nay:

Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải 

Dương, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam.
· Quá trình công tác:



- 1998 - 2004  :

Nhân viên kế toán, Công ty Chế tạo Điện cơ Hà Nôị.

- 2004 - 11/2007 :         Phó phòng Tài chính kế toán Công ty CP Chế tạo Điện cơ 

Hà Nội
- 11/2007 - 8/2010 : 
Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương, Phó phòng TCKT Công ty CP chế Tạo Điện cơ Hà Nội.

- 9/2010 – nay :
Uỷ viên HĐQT Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương, Uỷ viên Ban kiểm soát Công ty CP Chế Tạo điện cơ Hà Nội. Phó phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
3.1.5. Uỷ viên Hội đồng quản trị.
- Họ và tên:  



Hoàng Anh Dũng
- Giới tính:



Nam
- Ngày sinh:  



11/03/1975
- Nơi sinh:  



Xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
- Số CMND:  


181924435 do CA Nghệ An cấp ngày 03/9/2001
- Dân tộc:  



Kinh
- Quốc tịch:



Việt Nam
- Quê quán:



Xã Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 
- Địa chỉ thường trú:   

Phòng 1507A toà nhà An Sinh, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội. 

- Trình độ văn hóa:  
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- Trình độ chuyên môn:   
Kỹ sư điện - Trường Đại học Thái Nguyên
- Quá trình công tác:  
- Từ năm 1999 – 2004: 

Nhân viên kinh doanh - Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nôi
- Từ tháng 4/2005 - 2/2006: Phó phòng Kinh doanh Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội.
- Từ tháng 3/2006 – 12/2010: Quyền Trưởng phòng và Trưởng phòng Kinh 
doanh Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.
    - Từ tháng 1/2011 đến nay:   Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ 
Hà Nội. Uỷ viên HĐQT Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương .
3.1.6. Trưởng Ban kiểm soát:

-   Họ và tên:  


Nguyễn Thị Thanh yến
· Giới tính:



Nữ

· Ngày tháng năm sinh: 
8/11/1976

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

Tôn giáo: Không

· Quê quán:



Hưng Yên

· Địa chỉ thường trú:       Số 51 Ngách 127 Ngõ Quan Thổ 1 - Đống Đa - Hà Nội.
· Trình độ văn hoá:         12/12.
· Trình độ chuyên môn:    Cử nhân kinh tế - Trường Đại học Thương mại.
· Quá trình công tác:

- Từ tháng 11/2007 - 8/2010: Uỷ viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, Phó phòng Tổ chức Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội

  - Từ tháng 9/2010 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, Phó phòng TCKT Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội

3.1.7. Uỷ viên Ban Kiểm soát:

-   Họ và tên:       


Nguyễn Thanh thuỷ
· Giới tính:



Nữ

· Ngày tháng năm sinh: 
18/05/1971

· CMND:



141529933, cấp ngày 24/4/1988 - C.A Hải Hưng



· Nơi sinh:



Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

Tôn giáo: Không

· Quê quán:



Đại Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội

-    Địa chỉ thường trú:

Số 30/4 - Lê Hồng Phong - P. Nguyễn Trãi - T.P Hải Dương

· Trình độ văn hóa:
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· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế - Trường Đại học kinh tế quốc dân.
· Chức vụ:



Uỷ viên Ban kiểm soát, cán bộ phòng Lao động tiền lương 
· Quá trình công tác:


11/1991- 3/2004:
Kế toán lương - Công ty chế tạo bơm Hải Dương.

4/2004 - nay:
Uỷ viên Ban kiểm soát - Kế toán lương Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương

3.1.8. Uỷ viên Ban Kiểm soát:

- Họ và tên: 




Phan Thị Nga
- Giới tính:  




Nữ
- Ngày sinh:  




03/11/1979
- Nơi sinh:  




Thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội
- Số CMND:  



012080129 do CA Hà Nội cấp ngày 23/9/1997
- Dân tộc:  




Kinh
- Quốc tịch:  




Việt Nam
- Quê quán:   



Thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội 
- Địa chỉ thường trú:   


Phòng 507B Tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, 
Cầu Giấy, Hà Nội. 

- Trình độ văn hóa:
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- Trình độ chuyên môn:   

Cử nhân kinh tế - Trường Đại học Thương mại..
- Quá trình công tác:  
· Từ tháng 10/2002 đến tháng 9/2006: Nhân viên phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

· Từ tháng 10/2006 đến nay: Nhân viên phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

- Chức vụ hiện nay:  

Nhân viên kế toán phòng TCKT Công ty CP điện cơ Hà 
Nội. Uỷ viên BKS Công ty CP Chế Tạo Bơm HD.
3.1.9. Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất.
-    Họ và tên:


Vũ Văn phượng  
· Giới tính:



Nam




· Ngày tháng năm sinh: 
20/6/1950

· CMND:



140022394, cấp ngày 09/10/1996 - C.A Hải Dương

· Nơi sinh:



Đồng Lạc - Nam sách - Hải Dương

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc :



Kinh 

Tông giáo: Không

· Quê quán:



Đồng Lạc - Nam sách - Hải Dương 

-    Địa chỉ thường trú:

Số 24 - Trần Thủ Độ – P. Trần Phú - T.P Hải Dương.

· Trình độ văn hóa:

10/10

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Chế tạo máy - Đại học Bách khoa Hà Nội
· Chức vụ:



Phó tổng giám đốc Công ty phục trách SX
· Quá trình công tác:

2/1967- 01/1968:


Thợ phay, Nhà máy Chế tạo bơm Hải Dương

2/1968- 3/1971:


Thực tập sinh tại Tiệp Khắc

4/1971- 11/1981:


Thợ phay Nhà máy Chế tạo bơm Hải Dương








Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà nội

12/1981- 5/1998: 


Kỹ thuật viên Nhà máy Chế tạo bơm

06/1998- 09/2002:
Phó phòng Thiết kế kỹ thuật Công ty Chế tạo bơm Hải Dương.

10/2002- 7/2003:
Trưởng phòng Quản lý chất lượng Công ty Chế tạo bơm Hải Dương

08/2003- 3/2004:
 

Trưởng phòng Kế hoạch.

4/2004 - 11/2007: 
Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

11/2007 đến nay:                  Phó Tổng giám đốc Công ty.
3.1.10. Kế toán trưởng.
-   Họ và tên:  


Bùi Thị Lệ Thuỷ
· Giới tính:



Nữ




· Ngày tháng năm sinh:
18/12/1972 

· CMND:



141564475, cấp ngày 23/3/2004 - C.A Hải Dương

· Nơi sinh:



Xã Lai Vu - Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc :



Kinh 

Tôn giáo: Không

-   Quê quán:



Xã Lai Vu - Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương

-   Địa chỉ thường trú:

Số 02 N9 - Khu dân cư số 5 - P. Nguyễn Trãi - T.P Hải Dương

· Trình độ văn hóa:

12/12

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế - Học viện tài chính.
· Chức vụ hiện nay:

Thư ký Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty, Giám 

đốc Tài chính Công ty.
· Quá trình công tác:

11/1994 - 6/1998:
Nhân viên kế toán phòng TCKT Nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương

7/1998 - 03/2004:
Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Chế tạo bơm Hải Dương

4/2004 - 11/2007:          
Uỷ viên HĐQT, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty. 

11/2007 – 2/2011: 
Kế toán trưởng Công ty. 

3/2011 đến nay:                    Giám đốc Tài chính Công ty.

2. Tình hình biến động nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc trong năm.

Do một số thay đổi khách quan, năm 2010 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc của Công ty có sự thay đổi:

+ Tháng 3/2010, Ông Vũ Văn Đoàn thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, nghỉ hưu theo chế độ.

+ Tháng 9/2010, Ông Nguyễn Đình Thiệu thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty để đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty.

+ Tháng 9/2010, Ông Nguyễn Trọng Nam đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc thay cho Ông Nguyễn Đình Thiệu.

+ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/9/2010; 02 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Trọng Tiếu và Ông Ngô Quang Thắng thôi giữ chức vụ Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty, Ông Phạm Tuấn Anh và Ông Hoàng Anh Dũng được bầu thay thế; Ông Phạm Tuấn Anh thôi giữ chức Uỷ viên Ban kiểm soát Công ty, bà Phạn Thị Nga được bầu thay thế.
Tuy có nhiều sự thay đổi trong năm 2010, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đều nhanh chóng nắm bắt tốt tình hình hoạt động của Công ty, điều hành có hiệu quả hoạt động của Công ty, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động SXKD của Công ty.
2. Quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc.


Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty được hưởng quyền lợi về tiền lương, tiền thưởng theo quyết định của Hội đồng quản trị, quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty. 

Năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện ký Hợp đồng thuê Tổng giám đốc Công ty, mọi quyền lợi, trách nhiệm của Tổng giám đốc được quy định rõ ràng:


Lương của Tổng giám đốc Công ty: 




25.000.000, ®ång/th¸ng.


Lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 
30.000.000, ®ång/th¸ng.


Phụ cấp các thành viên HĐQT Công ty:



  1.500.000, ®ång/th¸ng.


Phụ cấp các thành viên Ban kiểm soát:


- Trưởng ban:







 1.000.000, ®ång/th¸ng.



- Uỷ viên: 








    500.000, ®ång/th¸ng
3. Các giao dịch liên quan khác tới Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc.
Không có
VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị Công ty.

1.Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Thành phần và số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã nêu ở  mục VI phần 3. Thông tin liên quan về tổ chức và nhân sự chủ chốt.
Hội đồng quản trị có 02 thành viên không trực tiếp điều hành sản xuất tại công ty:

1/ Ông Phạm Tuấn Anh: 

Uỷ viên Hội đồng quản trị.

2/ Ông Hoàng Anh Dũng:    

Uỷ viên hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát có 02 thành viên không làm việc tại Công ty.

1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Yến:     Trưởng ban kiểm soát.

2/ Bà Phan Thị Nga



Uỷ viên Ban kiểm soát. 

- Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tuân thủ theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị tại ngày 3/3/2011:



+ Uỷ quyền sở hữu: 
874.310  cổ phần đạt 51%



+ Sở hữu cá nhân:          18.160  cổ phần đạt 1,06%



Trong đó: 

1. Ông Nguyễn Đình Thiệu: - Chủ tịch HĐQT sở hữu cá nhân:     7.020CP
2. Ông Nguyễn Trọng Nam - Uỷ viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty:  9.000CP
3. Ông Nguyễn Đức Cách - Uỷ viên HĐQT - Phó  T.giám đốc Công ty:  2.140CP
2. Thông tin về cổ đông và thành viên góp vốn:


Tính đến thời điểm ngày 03/3/2011 tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty:

Tổng số cổ đông của Công ty là 496 cổ đông, cơ cấu như sau:

Cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối (Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội): sở hữu 874.310 cổ phần, chiếm  51% VĐL
- Cổ đông khác bao gồm: 495 cổ đông, sở hữu 840.020 cổ phần, chiếm  49% VĐL 
Trong đó: 
+ Cổ đông làm việc tại Công ty: 207 cổ đông sở hữu 312.710 CP chiếm 18,24% VĐL.



+ Cổ đông ngoài Công ty: 239 cổ đông sở hữu 445.390 CP chiếm 25,98 % VĐL.


+ Cổ đông là người nước ngoài: 44 cổ đông sở hữu 51.900 CP chiếm 3,03 % VĐL



+ Cổ đông là tổ chức đầu tư: 05 cổ đông sở hữu  30.020 CP chiếm 1,75 % VĐL
IX. các thông tin khác.

Là một doanh nghiệp cơ khí, tuy còn có nhiều khó khăn, cán bộ công nhân viên Công ty luôn đi đầu trong các phong trào đóng góp, ủng hộ, từ thiện của xã hội. Nêu cao tấm gương “lá lành đùm lá rách”. Năm 2010, Công ty được Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh Hải Dương trao tặng bằng khen ghi nhận có nhiều thành tích đóng góp cho các phong trào từ thiện xã hội.


Với các nhà đầu tư, Công ty luôn coi trọng quyền lợi của Nhà đầu tư trong mục tiêu phát triển của Công ty. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và mỗi cán bộ công nhân viên Công ty đều hiểu rõ trách nhiệm của mình trước đồng vốn của các nhà đầu tư đã bỏ ra.

Năm 2010 là một năm không dễ dàng đối với mỗi doanh nghiệp, với Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương tuy còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty đã rất quyết tâm, nỗ lực cùng Ban điều hành Công ty chèo lái để đạt kết quả khả quan, phát huy tinh thần vượt khó, tự lực và đoàn kết, lãnh đạo toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra, xúc tiến công tác đầu tư, Công ty phát triển ổn định tạo tiền đề tốt cho việc thực hiện kế hoạch 05 năm (2011-2015)./.
                                                                   Hải Dương, ngày 23 tháng 3 năm 2011
	Nơi nhận:
· Uỷ ban chứng khoán NN

· Sở giao dịch CK Hà Nội
· Lưu  Thư ký Công ty, TCHC
	TM hội đồng quản trị
chủ tịch
  Nguyễn Đình Thiệu
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